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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Đào tạo theo tín chỉ


1. Tên học phần 



QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

- Mã số học phần: 
LAM321
- Số tín chỉ: 02

- Tính chất: Bắt buộc

- Trình độ (cho sinh viên cuối năm thứ 2 hoặc đầu năm thứ 3)

- Học phần thay thế, tương đương: 

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Địa chính-Môi trường
2. Phân bổ thời gian trong học kỳ

- Số tiết học lý thuyết trên lớp: 
24 tiết

- Bài tập, thảo luận, thực hành:
06 tiết

- Thí nghiệm:



00 tiết

- Sinh viên tự học ở nhà: 
  
60 tiết

3. Đánh giá

- Điểm thứ 1: 20% (0,2) điểm chuyên cần 

- Điểm thứ 2: 30% (0,3) điểm kiểm tra giữa kỳ

- Điểm thứ 3: 50% (0,5) điểm thi kết thúc học phần
4. Điều kiện học

- Học phần tiên quyết: ..............................

- Học phần học trước: ……………………

- Học phần song hành: Luật đất đai

5. Mục tiêu của học phần

- Về kiến thức: Học phần "Quản lí nhà nước về đất đai" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước, quá trình phát triển của công tác quản lí nhà nước về đất đai ở nước ta và các nội dung quản lí nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai để sinh viên có thể thực hiện tốt công tác quản lí hành chính nhà nước về đất đai ở các địa phương.
- Về kĩ năng: Học phần "Quản lí nhà nước về đất đai" giúp cho sinh viên có khả năng tư duy logic khoa học và nắm bắt được những vấn đề chung nhất về quản lí hành chính nhà nước nói chung và quản lí đất đai nói riêng.
- Về thái độ: Học phần "Quản lí nhà nước về đất đai" luyện cho sinh viên tính cần cù, chịu khó đọc văn bản, nhớ chính xác và vận dụng linh hoạt các qui định của pháp luật trong quản lí hành chính về đất đai.

6. Nội dung kiến thứe của học phần
Học phần "Quản lí nhà nước về đất đai" bao gồm 3 chương như sau:

Chương 1. Đại cương về quản lí hành chính nhà nước và quản lí nhà nước về đất đai
1.1. Đại cương về quản lí hành chính nhà nước

1.2. Đại cương về quản lí nhà nước về đất đai
Chương 2. Quá trình phát triển của công tác quản lí nhà nước về đất đai ở nước ta
2.1. Công tác quản lí nhà nước về đất đai ở nước ta dưới chế độ cũ

2.2. Công tác quản lí nhà nước về đất đai ở nước ta từ năm 1945 đến nay
Chương 3. Nội dung quản lí nhà nước về đất đai
3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lí, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản 


3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lí hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính
3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất


3.4. Quản lí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.5. Quản lí việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

3.6.  Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lí hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai
3.8. Quản lí tài chính về đất đai 




3.9. Quản lí và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản

3.10. Quản lí, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 
3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lí vi phạm pháp luật về đất đai
3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quýêt khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong việc quản lí và sử dụng đất đai

3.13. Quản lí các hoạt động dịch vụ công về đất đai
7. Tài liệu học tập

1- Nguyễn Khắc Thái Sơn (2008), Giáo trình Quản lí nhà nước về đất đai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2007.

8. Tài liệu tham khảo chính
1- Học viện Hành chính quốc gia (2000), Giáo trình quản lí hành chính nhà nước, Tập 2 - Quản lí hành chính nhà nước, Nxb Giáo dục.

2- Nguyễn Đức Khả (2003), Lịch sử quản lí đất đai, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 2003.

3- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 2003.

4- Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003.

6- Thông tư số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân về quản lí tài nguyên và môi trường ở địa phương.

7- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc lập, chỉnh lí, quản lí hồ sơ địa chính.

8- Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
9. Cán bộ giảng dạy

	TT
	Họ và tên giảng viên
	Thuộc đơn vị quản lý
	Học vị, học hàm

	1
	Nguyễn Khắc Thái Sơn
	BM Quản lí đất đai, Khoa TNMT
	PGS. Tiến sĩ

	2
	Nguyễn Thị Lợi
	BM Quản lí đất đai, Khoa TNMT
	Tiến sĩ

	3
	Vương Vân Huyền
	BM Quản lí đất đai, Khoa TNMT
	Cử nhân

	4
	Hà Anh Tuấn
	BM Quản lí đất đai, Khoa TNMT
	Thạc sĩ
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